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PHẦN 1 
 

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 
                                              
 
 

§1. Ma trận. 
§2. Ma trận nghịch đảo. 
§3. Định thức. 
§4. Vectơ   -   Hệ vectơ. 
§5. Hạng của ma trận. 
§6. Hệ phương trình tuyến tính. 
§7. Phương pháp  Gauss. 
§8. Mô hình Input - Output của Leontief. 

 
 
 

§ 1. MA TRẬN  
 
 

1. Khái niệm về ma trận 
 

Định nghĩa 1:  
Ma trận cấp m x n  là một tập hợp gồm  m x n con số được viết thành bảng chữ nhật 
gồm m dòng, n cột như sau:  
 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

n

n

m m mn

a a a
a a a

A

a a a

 
 
 
 
 
 

   đường chéo chính 

 

ija   là phần tử nằm ở dòng i  cột j . Ta có thể viết ngắn gọn là: ij( )A a  với ija  là phần 
tử ở vị trí (i,j) của A. 

Ví dụ  1:  a)  










597

102
A  là ma trận cấp 2x3  và  có các phần tử là : 

11 122 0 ;a a   ;    13 21 22 231 ; 7 ; 9; 5a a a a     . 
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b) 















23

2
5
1

B  là ma trận cấp 2x2 và có các phần tử : 

11 12 21 22
1 2 ; 3; 2 ;
5

b b b     ;   b  

c)   010C    là ma trận  cấp 1 x 3 và có các phần tử : 11 12 130 1 ; 0;c c   ;   c  

 Các loại ma trận : 

- Ma trận vuông cấp n : là ma trận có số hàng bằng số cột.   

- Ma trận không : ký hiệu  nếu tất cả các phần tử  đều là số 0. 

- Ma trận đơn vị : Ký hiệu In là một ma trân vuông cấp n mà tất cả các phần tử 
nằm trên đường chéo đều bằng 1 , các phần tử khác đều  bằng 0.     

      ( 1ija   nếu i=j  và  0ija    ,  i  j   , i, j ). 
- Ma trận đường chéo : Là ma trận mà tất cả các phần tử bên ngoài đường chéo 

đều bằng 0. 
- Ma trận tam giác trên : Là ma trận mà mọi phần tử ở bên dưới đường chéo 

đều bằng 0. 
- Ma trận tam giác dưới : Là ma trận mà mọi phần tử ở bên trên đường chéo 

đều bằng 0. 
 

Ma trận tam giác trên hay ma trận tam giác dưới gọi chung là ma trận tam giác. 

Ví dụ 2 : 

a) A = 
















336
018
002

 là ma trận tam giác dưới, và là ma trận vuông cấp 3. 

b) B = 
















000
210
081

 là ma trận tam giác trên. 

c) 
1 0 0
0 2 0
0 0 3

C
 
   
 
 

 là ma trận đường chéo. 

d) 

1 0 ... 0
0 1 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1

nI

 
 
 
 
 
 

 là ma trận đơn vị. 

Định nghĩa 2:  

 Ma trận chuyển vị của ma trận A ký hiệu là AT : là ma trận nhận được bằng 
cách lấy cột 1 của ma trận A viết thành  hàng 1 của ma trận AT, cột 2 của ma trận A viết 
thành  hàng 2 của ma trận AT , ....  
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Ví dụ: 3    Cho  










597

102
A  thì 




















51
90
72

TA , 

 

    















23

2
5
1

B  

1 3
5
2 2

TB
 
    
 

 

Ta thấy       ji
T
ij aa    và    AA

TT  . 

2. Các phép toán với ma trận   
Định nghĩa 1:   Cho hai ma trận A, B cùng cấp. Ta nói A = B nếu  
 
    , ,ij ija b i j   
Định nghĩa 2:   
 Cho hai ma trận A, B cùng cấp. Tổng hai ma trận A và B (ký hiệu là A + B) 
        

  , ,ij ijA B a b i j     

 
 *    Tổng A + (- B) được ký hiệu bởi A – B và gọi là hiệu của ma trận A và B.  
 

Vê duû 1    Với 
1 3 0
2 5 7

A
 

   
    và   

3 4 1
2 1 1

B
 

  
 

  thì 

 

 
1 3 0 3 4 1 4 7 1
2 5 7 2 1 1 0 6 8

A B
     

             
 

 
1 3 0 3 4 1 2 1 1
2 5 7 2 1 1 4 4 6

A B
       

              
 

                              
Ví dụ 2:    
 Công ty M có  2 kho  I và II. Lượng hàng tồn kho đầu kỳ là : 

Kho I :  15 tấn gạo,  80 tấn dầu ăn,  30 tấn đường. 
Kho II : 11 tấn gạo,  21 tấn dầu ăn và 31 tấn  đường.  

Từ đây có ma trận hàng tồn kho 









312111
308015

0M .  
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Nếu có ma trận hàng xuất trong kỳ là A và nhập trong kỳ là B, thì hàng tồn cuối kỳ có 
ma trận là ABMM  01 . 
Định nghĩa 3:  
 Cho ma trận A tùy ý và một số thực  . Ta gọi tích của   với A ( ký hiệu là  A ) là 
ma trận :   

    ij ij( ) , ,B A b a i j      

Ví dụ 3        

Với 
1 3 0

, 2
2 1 4

A 
 

   
 thì  

   
1 3 0 2 6 0

2 .
2 1 4 4 2 8

A
   

        
 

Định nghĩa 4:  

  Cho hai ma trận A, B . Tích của ma trận A và B (ký hiệu là AB) là ma trận được 
xác định bởi : 
 

ij 1 1 2 2( ) ( . ..... . ) , ,i j i j in njAB ab a b a b a b i j       

Ví dụ 4    Với 









43
71

A    ,  









02
56

B  để  có ma trận AB ta thực hiện như sau  

6  5 
2 0 

1 7      6.1 + 2.7        5.1 + 0.7  
3 4       6.3 +2.4        5.3 + 0.4  

 

Vậy   
20 5
26 15

AB  
  
 

 

*  Chú ý: 
i)  Tích hai ma trận chỉ thực hiện được khi số cột của ma trận thứ nhất bằng số dòng của 
ma trận thứ hai. 
ii)  Muốn có phần tử ở vị trí thứ (i, j) của ma trận tích  ta lấy hàng i của A nhân với cột j  
của B rồi cộng lại. 
iii) AB BA . 

Ví dụ 5    Với 
1 2
5 3

A
 

  
 

, 
7 0 2
8 1 6

B
 

   
 

      7          0             -2  
                                    8         -1      6 
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     1          2 7.1+8.2            0.1+(-1).2              -2.1+ 6.2 
            5          3        7.5 + 8.3          0.5+(-1).3         -2.5+6.3 
 

                     Vậy                 
1 2 7 0 2 23 2 10

.
5 3 8 1 6 59 3 8

AB
      

            
  

Ứng dụng :  
 Một shop bán 3 lọai hàng : Chemise, quần tây, và jacket. Trong 2 ngày 10/5 và 
11/5 lượng hàng bán ra cho trong bảng sau : 
 
          Ngày bán               Chemise                  Quần tây                 Jacket 
            10/5 
            11/5 

                    8                               6                          5 
                    7                               4                          9 

 
Giá vốn và lãi của từng lọai là : Chemise 7$       và   1$ / chiếc. 
         Quần tây 12$     và   2$ / chiếc 
         Jacket     18$     và    3$ / chiếc 
Thực hiện nhân 2 ma trận : 

                 
7 1

8 6 5 218 35
. 12 2

7 4 9 259 42
18 3

 
             

 

          

   Doanh thu và lãi ngày 10/5. 
    Doanh thu và lãi ngày 11/5  
Ma trận tích cho ta biết tổng doanh thu ( theo giá vốn) và tổng số lãi của từng ngày. 

3. Một số tính chất của phép cộng và nhân của ma trận: 
Cho ma trận A, B, C và số thực ,  . Khi đó 

)
) ( ) ( )

i A B B A
ii A B C A B C

  
    

 

) 0 0
) ( ) ( ) 0

) ( )
) ( )
) ( )
)

T T T

n n

iii A A A
iv A A A A
v A B A B
vi A B A B
vii A A A
viii AI I A A

  
   

   
     

  
  

  
 

 

Ví dụ 6: 

3

1 0 0
1 3 2 1 3 2

0 1 0
5 7 4 5 7 4

0 0 1
AI

 
              

 

 ; 2

1 0 2 4 5 2 4 5
0 1 0 3 8 0 3 8

I B
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Bài tập  

 

1.1    Cho A = 







134
012  ;  B = 








31
12    ; C = 







 
30
15    và  










10
01

2I . Tìm 
 

       a) X = 3B   +   C   b)  Y = BT  -   C              c)  Z = 3C  -  B 
 

       d) BC  ;   CB  ;  và  BA .     e)  B.I2   ;   I2.C ;  I2.A ;   AT.B ;  AT.C  ;   A.AT.  
 

      f) Tìm x, y , z thỏa mãn : 



















 x

y
B

z
yx

711
7

1
4  

     g) Tìm x, y, z , t thỏa mãn : C
tz
yx

















11
12

.  

     h) Tìm ma trận M, H  thỏa mãn : CM 







.

11
12

.  , 
0 1 0

.
1 0 1

T

H C  
  
 

  

1.2      Cho A = 







10
31  ;  B = 








32
42      ;    C = 











21
21  

     Thực hiện phép nhân AC ; BC để thấy rằng A  B nhưng   AC  =  BC. 
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§ 2. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO 
 

                    Ma trận đơn vị có tính chất sau  : A.I=A   và I.A=A 
 

1. Định nghĩa :  
 Cho A là một ma trận vuông cấp nxn  , ma trận nghịch đảo của A được ký hiệu là  
A-1  và có tính chất sau : A.A-1= I  , A-1.A = I   ( khi đó A  gọi là ma trận khả nghịch ) 

         (Ma trận không vuông thì không có ma trận nghịch.) 

Ví dụ 1:  Với A = 







12
13 ,     B = 











32
11  

 

Ta có      2

3 1 1 1 1 0
.

2 1 2 3 0 1
AB I

     
            

 

và    2

1 1 3 1 1 0
.

2 3 2 1 0 1
BA I

     
            

 

Vậy B là ma trận nghịch của A ;  B = A-1   ( dĩ nhiên là A = B-1 ) 

2. Tìm ma trận nghịch đảo  

Ví dụ 2 :     Cho 
3 1
2 1

A
 

  
 

, ta có thể tìm A-1 như sau : 

Đặt     1 21

3 4

x x
A

x x
  
  
 

 

1 2 1 3 2 41

3 4 1 3 2 4

3 33 1 1 0
2 22 1 0 1

x x x x x x
AA

x x x x x x
        
               

 








 ;
02
13

31

31
xx
xx

    







;
12
03

42

42
xx
xx

     








32
11

43

21
xx

xx
 

Vậy :     1 1 1
2 3

A  
   

 

3. Các phép biến đổi sơ cấp (PBĐSC) trên các hàng của ma 
trận : 
 Các PBSC bao gồm : -  Đổi chỗ 2 hàng, 
                                            - Nhân các phần tử một hàng với số k  0 
                                             - Cộng vào một hàng k lần một hàng khác. 
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Ví dụ 3 :  Cho ma trận M = 







1012
0113  dùng các PBĐSC trên hàng để biến đổi M thành 

dạng 







...............10
...............01 , ta thực hiện 2 bước : 

a/ Lấy hàng 1 trừ hàng 2  viết vào vị trí h1    :  h1  -   h2   ->  h1   
b/ Lấy hàng 2 trừ 2 lần hàng 1 viết vào vị trí h2     : h2 - 2h1  ->  h2.     
Được ma trận như yêu cầu: 
 

1 2 2 1

3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
2

2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 3
h h h h

      
              

 
4. Tìm ma trận nghịch đảo bằng các PBĐSC trên hàng  
 
     Cho A là ma trận vuông cấp nxn. 

- Ta viết vào phía trái A  thêm ma trận In  kí hiệu   ( A In). 
- Áp dụng các PBĐSC  trên toàn ma trận  ( A In) để biến  A trở thành In . Khi đó  ( 

A In)  trở thành ( In A-1).  
 

Như ở ví dụ trên ta đã biến đổi : 
 





















3210
1101

1012
0113








 

       ( A I2 )                   ( I2 A-1). 
 

Vaôy    
3 1
2 1

A  
  
 

  thì  1 1 1
2 3

A  
   

 

 
Ví dụ 4 : 

 Cho  

1 2 0
2 4 1
2 5 1

B
 
   
 
 

 ta tìm B-1 bằng cách viết : 

















100152
010142
001021







 lần lượt biến đổi 4 bước: 

a/    h2 - 2 h1 h2  ;  b/    h3 - 2h1 h3 ;   c/   h2 - h3h2  ;   d/    h1- 2 h2h1 

Ta nhận được ma trận : 





















012100
110010
221001







 vậy  






















012
110
221

1B  
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Bài tập  
 

2.1     Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau : 

     a) 









73
21

A                              b)  









41
31

B                      c)  C = 







14
13

 

     d)  

















152
142
021

A                            e)  

















101
111
223

B                   f ) 

















251
241
120

C  

2.2   Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau : 

     a)













































801
210
131

)
623
011
501

)
95
21

cb     
















100
010
001

)d  
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§ 3 . ĐỊNH THỨC 
 
 
1. Khái niệm về định thức 
 Cho ma trận vuông cấp 2x2 :  

8 2
1 4

A
 

  
 

 định thức của ma trận A là 30 được 

tính như sau : 8.4  -  2.1  =  32  -  2  =  30 ,    và ký hiệu   det A =  30   hoặc  

30
41
28
A .  Định thức này là định thức cấp 2 (có 2 hàng và 2 cột) 

Ví dụ 1 :  a)  









31
24

B    ,  det B = -4.3  -  2.1  =  -14 ; 

               b)    8C        ,  det C = -8   định thức cấp 1 . 

    c)  









dc
ba

K      ,  det K =  ad  -  cb . 

 A là ma trận vuông, xóa dòng i và cột j của A ta có ma trận con Mij, định thức của 
ma trận này gọi là định thức con   ,det Mij . 

Phần bù đại số  của aij  là Cij          i j
ij ij     1  .det  M  C 
   

Ví dụ 2 :   Với ma trận 

    




















1396
2485
5871
4030

A  

6
139
248
587

11 M  ; 9
136
245
581

12 M  ; 24
196
285
571

13 M  ; 27
3936
485
871

14 M  

66)1( 11
11  C  ; 99)1( 21

12  C ;  2424)1( 31
13  C ;    

2727)1( 41
14  C  

2. Định thức 
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  Cho A là ma trận vuông cấp nxn, định thức của ma trận A là   

1 1 11 11 12 12 13 13 14 14 1 1
1

det( ) . . .
n

j j n n
j

A A a C a C a C a C a C a C


         

3. Định thức cấp 3  

Ví dụ 3 :  Cho 
1 2 3
4 5 6
7 8 9

G
 
   
 
 

  Tính     det G  ( định thức cấp 3) 

Theo định nghĩa 2 3 4

1 2 3
5 6 4 6 4 5

det 4 5 6 1.( 1) 2.( 1) 3.( 1) 0
8 9 7 9 7 8

7 8 9
G          

 
Với định thức cấp 3 ta có thể tính nhanh theo qui tắc :  
Viết thêm cột 1, cột 2 vào bên phải định thức : 

                                             105  48  72      trừ  các số này 

                             
87987
54654
21321

 

      45  84  96        cộng các số này  
 

Nhân theo các đường chéo ( mũi tên ) rồi cộng trừ theo hướng dẫn. 
det G = 1.5.9 + 2.6.7 + 3.4.8 - [ 7.5.3  +  8.6.1  +  9.4.2 ]   = 45  +  84  +  96  -  105  -   48  -72  =  0 

4.  Định lý Laplace 
Cho A là ma trận vuông cấp nxn  thì : 

1 1 2 2det ...........i i i i in inA a C a C a C     
(Ta gọi đây là định thức khai triển theo hàng i ) 

va 

1 1 2 2det ..........j j j j nj njA a C a C a C        
( Định thức khai triển theo cột j ) 

 
Ví dụ 4 :    Để tính det A của ví dụ 2 , ta khai triển theo hàng 1 ( vì hàng này có nhiều số 
0 nên tính toán ngắn hơn ) : 
det A = 1414131312121111 CaCaCaCa  =  0.6  +  3(-9)  + 0.24  + 4(-27) = - 135. 
 

5. Một số tính chất của định thức  
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1-  det A = det AT   ;     det  A-1 = Adet
1

   ;    det(AB) = det A . detB . 

2-Định thức đổi dấu nếu đổi chỗ hai hàng (cột). 
 

3-Định thức bằng không nếu có  một hàng (cột)  toàn số 0 . 
4-Định thức có hai hàng (cột) giống nhau thì bằng 0. 

       5-Nếu một hàng (cột) có thừa số chung thì có thể đưa ra ngoài. 
       6-Định thức không đổi nếu cộng vào một  hàng (cột) , k lần một hàng (cột)   khác. 

7- Nhân ma trận cấp nxn với một số k thì định thức tăng lên kn lần :  
    det (kA) = kn (detA) . 

Ví dụ 5 :   

a)  0
551
000
783



     ;    0

321
835
321
          ;  

345
717
789

789
717
345

  

b) 
910
278
124

.25
910
278
2550100

    

c)    
321
500
753

321
500
111

      vì   ( 3  5  7 ) = (1  1  1 ) + 2. (1  2  3 ) . 

6. Định lý về ma trận khả nghịch 

Cho A là ma trận vuông cấp nxn mà det A  0, khi đó : 

              




















nnnn

n

n

CCC

CCC
CCC

A
A

....
................

....

....

det
1

21

22212

12111

1
  với Cij là các phần bù đại số của ma trận A. 

 
( Nếu detA = 0 thì không có A-1 , ta nói A là ma trận suy biến ). 
 

Ví dụ 6 :   Cho  

















789
604
321

A     , detA = 100 , A-1 = 





















81032
62026

121048

100
1
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* Nếu  
  
 

a b
A  

c d
 thì 1 d b

c aad bc
 

    
-1A  đây là cách tính nhanh ma trận nghịch 

đảo của một ma trận cấp 2x2. 
 
 
 
                                                                                        

Bài tập 
 
3.1       Tìm ma trận nghịch đảo : 

        a)   









43
21

A        b)  



















1240
620
001

B      c)  





















310
142
053

C       d)

















111
011
001

G  

3.2     Tính các định thức : 
 

      a)
3 0 4 2 4 3 2 3 4 4 3 0
2 3 2 ) 3 1 2 ) 4 0 5 ) 6 5 2
0 5 1 1 4 1 5 1 6 9 7 3

b c d
 

 
 

     

6 0 0 5
1 7 2 5

)
2 0 0 0
8 3 1 8

e


    f)   

2000
5100
7320
4853




 

 

3.3     Cho các ma trận A = 







 102

103 ,   B = 







 031

102 ,      C = 







13
14  

       a) Tìm AT  . 
       b) Tìm M=A.AT.  Tính   det M. 
       c)  Tìm C -1. 
       d)  Tìm X và Y thỏa :   3A  + X  =B    ,  C.Y=A . 

3.4  Cho các ma trận A =
















122
011
001

,   B = 







 031

102
       

a/Tìm X ,Y thỏa :   A. X  = BT       .b/  YA=B 

3.5  Cho các ma trận   C = 







10
04

       E = 







15
16

 

a/  Tìm Z thỏa  2C  -  Z T = 3E        b/  Tìm Y  thỏa     YE = C. 
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3.6     Xác định s và t để các ma trận sau khả nghịch  

a)



















1240
620

01 s
B                            b)    















 


t
tC

10
42

053

 

 

                            §4 .  VECTƠ   -   HỆ VECTƠ 
 
 
 
1. Định nghĩa   Vectơ  n chiều là một bộ n  số thực có sắp xếp . 
           Ký hiệu một vectơ  x = ( x1,x2,...,xn)   (  gọi là vectơ n thành phần ,vectơ n chiều ). 

Ví dụ 1:   a = ( 1,0,-3) là vectơ 3 chiều;   b = ( 2 ; 5
1

 ) là vectơ 2 chiều. 

Ta cũng có thể viết vectơ dưới dạng cột : 



















3
0
1

a   ;   









5/1
2

b  

Vectơ không  : 0 = ( 0; 0; ....; 0) 

Hai vectơ bằng nhau : với 1 2 1 2( , ,..., ), ( , ,..., )n na a a a b b b b    

 a = b    a1 = b1 , a2 = b2 , ....., an = bn . 

2. Các phép tính 

*   Nhân vectơ với số thực :           1 2( , ,..., ) ,na a a a        

Ví dụ 2 :         3.( 1; 0; -3) =  ( 3 ; 0; -9) 
 

 *   Cộng 2 vectơ   
Với 1 2 1 2( , ,..., ), ( , ,..., )n na a a a b b b b  thì     1 1 2 2( , ,..., )n na b a b a b a b      

Ví dụ  3:         (3; 0; -9)  +  (1; 5; 2)  =  ( 4; 5; -7) 

3. Một số tính chất 

Cho a , b , c  là các vectơ n chiều,    là số thực . Ta có : 
*    a + b =  b +  a    *  ( a + b ) + c = ( a + b ) + c 

*   .  a  b a b        *    a + 0 = a +0 = a. 
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4. Tổ hợp tuyến tính  

Vectơ x được gọi là tổ hợp tuyến tính của các vectơ kvvv ,.....,, 21  nếu  : 

      
1 2

1 2 ........... k
kx v v v          với  1 2, , ..., k     là các số thực . 

 
Ví dụ 4 :  

 Cho  




































































1
1
1

;
0
1
1

;
0
0
1

;
2
2
3

321 vvvx , 

 x có phải là tổ hợp tuyến tính của 321 ,, vvv  ? 
 

Giải: 

 







































































































2
2
3

1
1
1

0
1
1

0
0
1

2
2
3

3

32

321

321
l

ll
lll

lll  

Ta có hệ phương trình :           

























2
0
1

2
2

3

3

2

1

3

32

321

l
l
l

l
ll

lll

 

Vậy :               x = 321 201 vvv   ,  Tính  x là tổ hợp tuyến tính của 321 ,, vvv  . 
Ví dụ 5 : 

 









2
1

x  ;  


















2
2

;
1
1 21 vv  , x có phải là tổ hợp tuyến tính của 21, vv  ? 

Giải : 

 














































21

21
21 2

2
2
1

2
2

1
1

2
1

ll
ll

ll ,  

Ta có hệ phương trình : 








22
12

21

21
ll
ll

 

Hệ này vô nghiệm. Vậy x không phải là tổ hợp tuyến tính của 21, vv   . 
5.  Hệ vectơ độc lập tuyến tính : 

Định nghĩa : Hệ gồm k vectơ  1 2, ,...., kv v v     gọi là hệ độc lập tuyến tính nếu chỉ có 

duy nhất các số thực  l1 = l2 = ......= lk = 0 thỏa mãn :    1 2
1 2 0k

kl v l v l v     
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Ví dụ 6 :  Cho 2 vectơ   1v  = ( 1;1) , 2v  = ( 1;2 ). Xét phương trnh      



























0
0

2
1

1
1

21 ll    (*) 

Ta thấy ngay l1 = l2 = 0 thỏa mãn. 
Ta tìm các l1, l2 khác : 

(*)  

































02

0
0
0

2 21

21

2

2

1

1
ll

ll
l

l
l
l

.  

Hệ phương trình nay chỉ có duy nhất  l1 = l2 = 0 thỏa mãn. Vậy hệ 2 vectơ  1 2,v v  là hệ 
độc lập tuyến tính. 
 
Ví dụ 7:      Cho 3 vec tơ  1v  = ( 1,1) ,    2v  = ( 1,2) ;    v 3  = ( 2,3).  

Xét phương trình : 

              


































0
0

0
2

2
1

1
1

321 lll      ta cũng thấy l1 = l2 = l3 = 0 thỏa mãn. 

Ta tìm các l1, l2, l3 khác. 

1 2 3
1 2 3

1 2 3

21 1 2 0 0
2 31 2 3 0 0

l l l
l l l

l l l
           

                         
 

1 2 3 1 2 3

1 2 3 2 3 2 3

2 0 2
2 3 0 2 2 3 0
l l l l l l

l l l l l l l
      

          
 

2 3 2 30l l l l       , chọn 2 3 11 1 1l l l      ,   

Ta thấy 1 2 31. 1. 1. 0v v v   . Vậy hệ 3 véc tơ   1 2 3, ,v v v  không độc lập tuyến tính , ta 

gọi hệ này là hệ phụ thuộc tuyến tính. 
( Hệ không độc lập tuyến tính thì gọi là hệ phụ thuộc tuyến tính ) . 

6.  Khoâng gian tuyeán tính Rn 
Định nghĩa : Không gian tuyến tính Rn  là tập hợp tất cả các vec tơ n chiều cùng với 
hai phép tính nói ở trên. 

Ví dụ R2  là không gian tuyến tính của các vec tơ hai chiều… 
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Trong R2  xét hai vec tơ  


















1
0

;
0
1 21 ee   hệ gồm hai véc tơ này độc lập tuyến 

tính  , mọi véc tơ thuộc R2 đều là tổ hợp tuyến tính của hai véc tơ này. Ví dụ 











15
9

a    thì  21 159 eea   . 

Ta nói   21, ee   là một cơ sở của R2  ( còn gọi là cơ sở đơn vị) . 
Tương tự  cơ sở đơn vị của R3  gồm các vec tơ  ( 1;0;0) , (0;1;0)  , (0;0;1). 
 

 
Bài tập 

 
 
4.1      a) Cho các vectơ a = ( 2;3) ;    b = ( -1;0);    c = ( 2;2)    và   o = ( 0;0 ). 
   Các vectơ trên có phải là tổ hợp tuyến tính của 2 vectơ   1v  = ( 1;0 ) và 2v  = ( 1;1 ). 
         b) Cho các vectơ   d = ( 3;1;4) ;   e = ( 2;1;2) ;   g = ( 3;-3;2) , các vectơ trên có phải 
là  các tổ hợp tuyến tính của 2 vectơ   1u  = ( 1;1;0)   và 2u  = ( 2;-1;1). 
4.2      Xét tính độc lập tuyến tính / phụ thuộc tuyến tính của các hệ vectơ sau : 

        a) { 1v  = ( 1;0) ; 2v  = ( 0;1) }   b) { 1v  = (1;0) ; 2v  = ( 0;1) ; 3v = ( 3;-3)} 

c) { 1v  = ( 1;0) ; 2v  = ( 0;1) ; 4v  = ( 0;0).} 

4.3 Cho a = ( 1;0;0) ; b = ( 1;1;0) ; c = (1;1;1 )  ; d = ( 3;4;2) .  
 Xét tính độc lập tuyến  tính / phụ thuộc tuyến tính của các hệ vectơ : 

         a)  cba ,,                            b )  dcba ,,,      c)  dba ,,  . 

4.4     Xét tính độc lập tuyến tính / phụ thuộc tuyến tính của các hệ vectơ : 

      a)
















































0
4
6

;
3
2

3
;

0
0
3

      b)



















































3
4
8

;
2

4
0

;
1

6
0

      c) 















 10

2
;

5
1

      

     d)

































































 7
1
0

;
3

7
2

;
5

10
3

;
5

3
1

                e) 



























































6
2

7
3

;

2
3

7
4

;

0
1

1
3
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§5 . HẠNG CỦA MA TRẬN 
 
 

1. Ma trận dạng bậc thang : 
 
Xét các ma trận sau : 

1 0 3 5
3 3 0 1 0 2 2 2 0 3

0 3 2 4
0 4 4 2 0 0 0 1 1 4

0 0 0 8
0 3 0 1 0 2 3 0 0 0

0 0 0 0

A B C D

 
      
                            

 

     

  Ma trận A là dạng bậc thang ,các ma trận B,C,D không phải dạng bậc thang . 
 

Định nghĩa : Ta gọi A là có dạng bậc thang nếu trong A các hàng toàn số 0 (nếu có) 
đều nằm dưới cùng. Trong hai hàng khác 0, phần tử khác 0 đầu tiên của hàng nằm 
trên thì ở về phía trái so với phần tử khác 0 đầu tiên của hàng nằm dưới. 
 
Định lý : Mọi ma trận đều có thể đưa về dạng bậc thang bằng các phép biến đổi sơ 
cấp trên hàng .   

2. Hạng của  ma trận  

Định nghĩa 1 : Hạng của một ma trận bậc thang là số hàng khác 0 của nó  . 
Trong ví dụ trên hạng của ma trận A là 3  . Ký hiệu rank A = 3, hoặc r (A) = 3.  
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Ví du ï1  Với 














































6100
4010
3001

;
5410
2101

;
00000
13010
42301

GFE      

  r (E) = 2 ,  r (F)= 2 ,  r (G)=3. 
 
Định nghĩa 2:  Cho A là một ma trận bất kỳ  rank A = rank A/  ,với A/ là ma trận bậc 
thang  nhận được từ ma trận A bằng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng . 
 
(Như vậy hạng không đổi nếu đổi chỗ các hàng của  ma trận) 

Ví dụ 2: Tìm hạng của ma trận H : 

















5654
1012
2321

H     ta đưa về dạng bậc thang    

2 1 /
3 2

3 1

1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
2

2 1 0 1 0 3 6 3 0 3 6 3
4

4 5 6 5 0 3 6 3 0 0 0 0

h h
H h h H

h h

     
                              




 

    r (H/) = 2  vậy  r (H) = 2   
 
Định lý 1:       r (A) = r (AT )    
 
Định lý 2 :  Hạng của một ma trận là p nghĩa là trong nó có ít nhất một định thức con 
khác 0 cấp p , mọi định thức con cấp lớn hơn p đều bằng 0 . 
 
Một số ví dụ:  











011
057

B   ,   r(B) = 2   ;  











111
157

C  ,      r(C) = 2      ;   

 

















111
111
157

G  ,     r(G) = 2 ; 


















100
010
001

E     ,    r(E) = 3   ;  
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100
410
321

F   ,    r(F) = 3. 

 
Quy ước : Hạng của ma trân 0 bằng 0. 
 
                                                  
 
 
 
 
                                                

 
 
 
 
 

Bài tập 
 
5.1    Tìm hạng của các ma trận sau : 

      0010A     ;    









0010
0001

B     ;      

















0100
0010
0001

C  

     

















0000
1324
4321

D    ;   

















3333
2222
1111

E      ;       




















00
15
14
21

F  

5.2    Tìm hạng của các ma trận sau : 

       a)































































09493
00000
182862
91431

)
0000
6520
5101

)
71065
1421

7941
cb  

5.3 Biện luận theo tham số m hạng của ma trận       
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a)  

















2310
3121

152 m
A      b)   


















0331
2310
102 m

B  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        § 6 .  HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 
 
1. Một số khái niệm 

Ví dụ 1:  Tìm x1 , x2 thỏa mãn :







(2)         
(1)      

1752
1253

21

21
xx
xx

    đây là một hệ phương trình 

tuyến tính . Ta có thể giải như sau  :  
(1) + (2) có x1 = 1 thế vào (1)  có x2 = 3 . Ta nói  ( 1;3) là nghiệm duy nhất của hệ 
phương trình đã cho. 
 

 Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính là : 
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mnmnmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa
bxaxaxa

...........

...........
..........

(*)

2211

22222121

11212111




 

 Hệ trên có m phương trình và n ẩn số . Nghiệm của hệ là các giá trị mà khi thay 
vào các vị trí của x1 , x2 , ......, xn ta  có m đẳng thức  đều đúng. 
Các số bi gọi là các hệ số tự do. 
Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó . 

Quay lại ví dụ 1 :      Ma trận 






 


52
53

A  gọi là ma trận hệ số , ma trận  

AB = 






 
1752
1253

 gọi là ma trận hệ số mở rộng của heô phương trình đã cho. Ta 

đặt ma trận 









17
12

B  , 









2

1
x
x

X . Ta có  A.X = B  , đây là dạng ma trận của hệ 

phương trình. 

 *  Hệ thuần nhất 

 Hệ phương trình thuần nhất là hệ có ma trận B = 0 

Ví dụ 2 :  

Hệ 






03

02

32

321
xx

xxx
   là hệ thuần nhất. 

Thấy ngay x1 = x2 = x3 = 0 là một nghiệm, nghiệm này gọi là nghiệm tầm thường 
( ngoài ra hệ còn có thể có nghiệm khác nữa ). 

 
Định lý :  

 Nếu    r(A)   =   r (AB) = n      thì hệ có một nghiệm duy nhất  ( n là số ẩn số). 
 Nếu   r(A)   =    r (AB) <  n      thì hệ có vô số nghiệm . 
 Nếu    r(A)  <    r (AB)             thì hệ vô nghiệm. 
 

Ví dụ 3 : Cho hệ 







52
13

21

21
xx

xx
 , ta có : 












12

13
A        r (A) = 2   ;      AB = 








 512

113
 ,  r(A/B)=2  . 

                           Vậy  r(A) = r (AB) = 2 
n = 2 ,  hệ có một nghiệm duy nhất   (x1=6  , x2= -17 ) . 
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Víduï  4 : Cho heä  :   1 2

1 2

3 1 (1)
3 0 (2)

x x
x x
 

  
. 

Ta có:  
  

3 1 3 1 1
( ) 1 ; / ( / ) 2

3 1 3 1 0
A r A A B r A B

   
      
   

 

Vậy hệ vô nghiệm  . 

Ví dụ 5:   Giải hệ :  
1 2

1 2

2 1
2 4 2
x x

x x
 

  
 

    
1 2 1 2 1

( ) 1 / ( / ) 1
2 4 2 4 2

A r A A B r A B   
      
   

.    

Hệ có vô số nghiệm  : ( 1 ; 0)    ,   (-1  ; 1)   ,    (-3 ; 2)   ……….. 
 

2. Hệ phương trình Cramer 
  

Định nghĩa : Hệ Cramer là hệ có ma trận hệ số A vuông ( số ẩn số bằng với số 
phương trình ) và det A  0. 

Định lý : Hệ Cramer có một nghiệm duy nhất tính theo công thức : 

A
Ax

A
Ax

A
Ax n

n det
det;........;

det
det;

det
det 2

2
1

1   ; 

ma trận iA  nhận được bằng cách thay cột i bằng  cột B trong ma trận A. 

Ví dụ 6:  Giải hệ 













0243
1    x- 2x  

132

321

321

321

xxx
x

xxx

 

Giải : 

 1det
243
121
132






















 AA    ; 2det
240
121
131

11 




















 AA  

              0det
203
111
112

22 




















 AA    ; 3det
043
121

132

33 















 AA  

Vậy nghiệm duy nhất  là        3;0;2 321  xxx   . 

Lưu ý :  Nếu detA = 0 thì ta phải sử dụng phương pháp khác để giải. 
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3. Phương pháp dùng ma trận nghịch đảo  
 
 Ta đã biết hệ phương trình có thể viết dưới dạng ma trận là : A .X = B nhân  
A-1 vào hai vế , ta được:  

A-1.A . X = A-1 . B     I.X =  A-1.B      X =  A-1.B. 
 

Trở lại      ví dụ 6 , ta tính được 






















112
111

120
1A ,  

Ta có nghiệm của hệ là : 

1

0 2 1 1 2
1 1 1 . 1 0
2 1 1 0 3

X A B

     
              
           

. 

 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

                          
§7. PHƯƠNG PHÁP  GAUSS 

 
 
Nội dung của phương pháp Gauss: 

Để tìm nghiệm của một hệ phương trình ta được phép : 

- Đổi chỗ hai phương trình 

- Nhân hai vế của một phương trình với số khác 0 

- Cộng vào một phương trình k lần một phương trình khác . 

 Ba phép biến đổi trên cho ta một hệ mới tương đương với hệ cũ ( tức là hai hệ 
có nghiệm giống nhau hoặc cùng vô nghiệm). 
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 Phương pháp Gauss (còn gọi là phương pháp khử ẩn liên tiếp) tiến hành 3 
phép biến đổi trên ( còn gọi là phép biến  đổi sơ cấp) đối với ma trận hệ số mở rộng 
của hệ phương trình. 

Ví dụ 1 : Tìm nghiệm của hệ      













1
4223

2

31

321

321

xx
xxx

xxx

 

Giải 

Ta dùng phương pháp Gauss đưa ma trận về dạng bậc thang: 

1 3
2 1

2 3

1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1
3 2 2 4 0 2 1 1 2 0 0 1 1

3
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

h h
h h

h h

     
                  

     



 

1 33 2

3 2

0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1

h hh h
h h

   
        
       

  

2 3

1 2 3

1 2 3

0 0 0
0 0 1
0 0 1

x x
x x x
x x x

  
   
   

1x
Ma trận này là của he ä  

Vậy nghiệm của hệ phương trình đầu là x1 = 0  , x2 = 1 , x3 =1 . 

 

Ví dụ 2 :  Giải hệ 












464
12
13

321

21

31

xxx
xx
xx

 

Giải : 

2 1
3 2

3 1

1 0 3 1 1 0 3 1 1 0 3 1
2

2 1 0 1 0 1 6 1 0 1 6 1
4

4 1 6 4 0 1 6 0 0 0 0 1

h h
h h

h h

       
                      




       3)(,2)(  BArAr  

Hàng cuối là phương trình : 0x1 + 0x2 + 0x3 = 1 
Vậy hệ này là vô nghiệm. 
 

*  Khi xuất hiện một hàng mà phần tử cuối khác 0, các phần tử còn lại bằng 0, 
ta kết luận : hệ vô nghiệm . 
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Ví dụ 3 :  Giải hệ :













7343
4222

1

4321

4321

421

xxxx
xxxx

xxx

 

Giải : 

2 2 1
3 3 2

3 3 1

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
2

2 1 2 2 4 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0 2
3

3 1 4 3 7 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0

h h h
h h h

h h h

     
                         




 

1 1 2

2 2

1 0 2 1 3
0 1 2 0 2

( )
0 0 0 0 0

h h h
h h

 
        

 
 

Loại bỏ h3 còn lại :  







 20210

31201 ta có một ma trận bậc thang .  

42)()(  nnBArAr  

 Cho     x3 = t ;    x4 = s  ( t, s là các số thực tuỳ ý ) 

Suy ra :     x1 = 3 -2t -s  ; x2 = 2 + 2t  đây là hệ nghiệm tổng quát của hệ phương trình 
đã cho . 
 
*  Hệ  phương trình có vô số nghiệm ( x1, x2 gọi là ẩn chính , số ẩn chính bằng đúng 
r(A), các ẩn còn lại x3, x4 là ẩn phụ) 
 

 
 
 

§8.  MÔ HÌNH INPUT - OUTPUT CỦA LEONTIEF 
 
 

 Giả sử  một nền kinh tế có hai ngành A và B. Để sản xuất 1 $ hàng loại A 
phải tiêu tốn 0,4 $ của chính loại hàng này và 0,1 $ hàng loại B. Tương tự : để làm ra 
1 $ hàng loại B phải sử dụng 0,2 $ hàng loại A và 0,6 $ hàng loại B . 
 
 
       
                                  
                        0.4 $     0.1$              
                                                           0.2$      0.6$               
                           A                   B 
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       0.6$                   1$                      1$          0.7$                        
                                              
                                 0.4$                   0.3$ 
                                       

                                       
0.5
0.8

u
 

  
 

   
1
1

P
 

  
 

  
0.4
0.3

D
 

  
 

 

                                                                                                                          
 Như vậy, nếu nền kinh tế tạo ra 1 $ hàng loại A  và 1 $ hàng loại B thì chỉ có 
0,4 $ hàng loại A và 0,3 $ hàng loại B cung ứng cho nhu cầu bên ngoài . 

Ma trận  









6,02,0
1,04,0

M  gọi là ma trận Input-Output của nền kinh tế. 

Nếu tổng giá trị sản lượng của nền kinh tế là  B loại hàng
A loại hàng











$
$

b
a

P      gọi  tiêu thụ 

nội bộ (internal use) là U  thì  U = M.P =   










$6,0$2,0
$1,0$4,0

ba
ba

 và nếu gọi D là phần cung 

ứng cho nhu cầu bên ngoài thì  D = P - U = P - M.P. 

                            D = IP - MP = ( I - M)P         P = ( I - M )-1D .    
 
Ma trận ( I- M ) có tên là ma trận Leontief. Ta có : 
              Sản lượng đầu ra = Ma trận Leontief nghịch   x   Nhu cầu bên ngoài 
 
Giả sử nếu nền kinh tế trên có nhu cầu bên ngoài là : 

B    hàng
A  hàng











$19
$15

D         thì P phải bằng bao nhiêu ? 

 






















































































$46,65
$91,35

19
15

.
73,291,0
36,082,1

19
15

.
4,02,0
1,06,0

19
15

.
6,02,0
1,04,0

10
01 11

P  

 
        Mô hình Input - Output là công trình của V. Leontief ( giải Nobel về kinh tế năm 
1973). Khi phân tích nền kinh tế Mỹ , ông đã chia ra thành 6 nhóm ngành và có một 
ma trận Input - Output cấp 6x6 . 

 
 

                                          

                                                      Bài tập 
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8.1     Giải các hệ phương trình sau bằng cả 3 phương pháp ( Cramer, Gauss, dùng ma 
trận nghịch đảo ): 

      a) 







82
73

yx
yx

 b) 







15
04

yx
yx

 c) 







125
33

yx
yx

      d)







393
13

yx
yx

 

8.2     Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss ( sau đó là phương pháp 
         Cramer nếu được) : 

a) 













422
523

23

321

321

31

xxx
xxx

xx

           b) 












02
12

35

321

31

321

xxx
xx

xxx

            c)












933
64
125

321

321

321

xxx
xxx
xxx

    

d) 













0
233

42

32

321

21

xx
xxx

xx

        e) 














172
234
45

321

321

32

xxx
xxx
xx

      f)







0734
035

321

321
xxx
xxx

 

8.3      Giải các hệ phương trình : ẩn số là x,y,z,u,v,w  …  

    a) 












zyx
yx

zyx

384
443

2

        b) 







022
02

zyx
zyx

                 c) 













7343
4222

1

wzyx
wzyx

wyx

   

   d) 













13
464

12

zx
zyx

yx

         e) 







3028593
22207124

wzyx
wzyx

         f) 












1133
732
62

zyx
yx

zyx

 

   g)   

3 3 12 6
4 2

2 5 2 0 10
2 8 4

x y z
x y z

x y z
x y z

  
   
   
   

 

 

8.4       Giải và biện luận theo m : 

      a) 













1
1252

2

32

321

321

mxx
mxxx
mxxx

  b) 













32)1(
2

2

mzmyxm
mzmyx
zyx

 

8.5       Một làng nhỏ có 3 ngành sản xuất : gạo, vải , thịt, đơn vị tiền tệ là t. Để sản   
xuất 1t giá trị gạo, dân làng phải tiêu tốn 0,3 t gạo ; 0,1 t vải và 0,2 t thịt. Để làm   ra 
1 t vải phải tốn 0,2 t gạo ; 0,2 t vải và 0,2 t thịt. Để sản xuất 1 t thịt tốn 0,4 t gạo; 0,3 t 
vải và 0,1 t thịt . 

a) Lập ma trận Input - Output của nền kinh tế . 
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b) Nếu năm nay nhà cai trị đặt mức giao nộp của làng là 15.000 t gạo ; 
8.000 t vải ; 9.000 t thịt thì dân làng phải sản xuất ra mỗi loại hàng giá trị 
sản lượng là bao nhiêu ? 

8.6    Một nền kinh tế có 2 ngành Y và Z, để làm ra 1 $ sản phẩm Z phải tiêu tốn 0,2$ 
sản phẩm Y và 0,3$ sản phẩm Z ; ñể làm ra 1$ sản phẩm Y phải tiêu toán 0,4$ sản 
phẩm Y và 0,2$ sản phẩm Z. Nếu nhu cầu bên ngoài là 24.000$ sản phẩm Y và 
19.000$ sản phẩm Z thì nền kinh tế phải sản xuất tổng cộng bao nhiêu sản phẩm 
Y , bao nhiêu sản phẩm Z ? 

8.7   Tìm m để hệ phương trình sau có một nghiệm duy nhất : 

         













03
22
12

321

321

321

mxxx
xxx
xxx

 

8.8  Một cửa hàng thể thao có một lô hàng 31 qủa tạ ( gồm các loại 1kg  , 2kg và 5 
kg ), tổng trọng lựơng cân được 92 kg. Khách hàng A đồng ý mua toàn bộ lô hàng 
với điều kiện  số quả tạ loại 5kg không qúa 9 qủa. Khách hàng B đồng ý mua toàn 
bộ lô hàng với điều kiện  số quả tạ 2 kg phải bằng số qủa tạ 1 kg. Cửa hàng có thể 
thỏa mãn yêu cầu của khách hàng nào?                    
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